
 Y học thực hành (807) - số 2/2012 
  
  
 

128

- 52,2% số xã có bác sỹ làm việc ở trạm, có 51,2% 
số bác sỹ được bổ nhiệm trưởng trạm, phó trạm y tế. 

- 84,1% y sỹ ở độ tuổi dưới 50: nam 43,8%, nữ 
40,3%. 

- Cơ cấu cán bộ thiếu: bác sỹ 47,8%, dược 94,6%, 
y sỹ y học cổ truyền thiếu 45,6%. 

- 100% số xã có cán bộ dân số-kế hoạch hóa gia 
đình; 75,6% có tuổi đời dưới 50; 59,5% cán bộ dân số 
chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. 

KHUYẾN NGHỊ 
1. Đề nghị bổ sung. 
- Nhiệm vụ cho trạm y tế về công tác khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế, công tác dân số-kế hoạch hóa gia 
đình để mỗi trạm có 1 cán bộ trung cấp dược, 1 cán bộ 
dân số-kế hoạch hóa gia đình. 

- Chức danh dược sỹ trung cấp, cán bộ dân số-kế 
hoạch hóa gia đình. 

- Biên chế cán bộ y tế cho các trạm y tế xã, mỗi 
trạm có từ 6 cán bộ (nhất là đối với trạm y tế của các 
huyện vùng cao) để đảm bảo đủ biên chế hoạt động. 

2. Đẩy mạnh đào tạo bác sỹ cho tuyến y tế cơ sở 
(đặc biệt là các trạm y tế xã thuộc vùng cao) từ nguồn 
y sỹ tại trạm. Đào tạo bác sỹ chính quy cử tuyển là 
người dân tộc, người tại địa phương.  

- Có chính sách thu hút bác sỹ (nhất là bác sỹ được 
đào tạo cử tuyển) về làm việc tại trạm y tế đồng thời 
hàng tháng có chính sách hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ về nhà 
ở cho bác sỹ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng định hướng y học cổ truyền 
cho các y sỹ đa khoa, y sỹ vệ sinh phòng dịch của 
trạm. 
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TÓM TẮT 
Phòng chống lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích 

ma túy (NCMT) và nữ mại dâm (NMD) là ưu tiên hàng đầu 
tại Việt Nam. Báo cáo là kết quả điều tra đánh giá nhanh về 
các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV của hai nhóm đối tượng 
trên tại tỉnh Hải Dương nhằm đưa ra khuyến nghị về việc xây 
dựng một chương trình can thiệp giảm tác hại thích hợp trên 
địa bàn tỉnh năm 2009. Đối tượng nghiên cứu là 105 người 
NCMT và 41 NMD cùng một số các bên liên quan. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy một tỷ lệ đáng chú ý người NCMT sử 
dụng lại bơm kim tiêm (BKT) của người khác (8,9%) và đa 
số họ không làm sạch dụng cụ tiêm chích. Tỷ lệ sử dụng bao 
cao su (BCS) của nhóm này khi quan hệ tình dục (QHTD) 
với NMD cũng như vợ/bạn tình thường xuyên đều ở mức thấp 
(60%). Trong khi đó, tỷ lệ có sử dụng BCS khi QHTD với 
khách hàng/chồng/bạn tình thường xuyên của nhóm NMD 
này chỉ đạt ở mức thấp (64% và 48%). Với tình hình trên, 
các can thiệp nhằm thay đổi hành vi và khuyến khích sử 
dụng riêng BKT và BCS cho cả hai nhóm đối tượng NCMT 
va NMD là hết sức cần thiết tại Hải Dương. Bên cạnh đó, 
Hải Dương cũng nên triển khai hoạt động cai nghiện thay 
thế bằng Methadol cho nhóm tiêm chích và sử dụng ma túy 

để nhằm giảm những tác hại của ma túy, cũng như ngăn 
chặn được sự lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm đối tượng 
này.  

Từ khóa: Hành vi nguy cơ, HIV, nghiện chích ma túy, nữ 
mại dâm, tiêm chích, quan hệ tình dục 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tại Việt Nam, dịch HIV đang tiếp tục gia tăng với 

nhiều trường hợp được ghi nhận trên tất cả 64 tỉnh và 
thành phố trên cả nước. Ngoài việc tiêm chích ma túy 
(TCMT) vẫn là tác nhân nhân chính trong đại dịch HIV, 
xu hướng hiện tại cho thấy vấn đề lây nhiễm HIV qua 
quan hệ tình dục (QHTD) cũng đang tăng lên đáng kể 
[1]. Phòng chống lây nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ 
cao như nhóm nghiện chích ma túy (NCMT) và nữ mại 
dâm (NMD) là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt 
Nam. Luật phòng chống HIV ra đời năm 2006 và quyết 
định số 108/2007 đã tạo ra khung pháp lý trong việc 
triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại [3]. 
Tính đến năm 2009, Hải Dương là một trong những tỉnh 
có tỷ suất hiện nhiễm ở mức đáng quan tâm là 
130/100.000 dân nhưng chưa triển khai can thiệp giảm 
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tác hại [2]. Nhóm nghiên cứu trường Đại học Y tế công 
cộng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và 
trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương đã 
triển khai điều tra đánh giá nhanh về các hành vi nguy 
cơ lây nhiễm HIV của nhóm NCMT và NMD trên địa 
bàn tỉnh nhằm đưa ra khuyến nghị về việc xây dựng 
một chương trình can thiệp giảm tác hại thích hợp trên 
địa bàn tỉnh. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu được thực hiện tại Thành phố Hải 

Dương và huyện Chí Linh trong năm 2009 với việc sử 
dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và 
định lượng. Trong thu thập số liệu định lượng, nhóm 
nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 105 đối tượng NCMT 
và 41 NMD được lựa chọn bằng kỹ thuật quả bóng 
tuyết (snow-ball) với điều tra viên là những đồng đẳng 
viên có kinh nghiệm và nắm rõ về tình hình ma túy và 
mại dâm trên địa bàn. Trong thu thập số liệu định tính, 
nhóm nghiên cứu tiến hành 5 cuộc thảo luận nhóm 
(TLN), 27 cuộc phỏng vấn sâu (PVS) với nhiều bên 
liên quan trong chương trình can thiệp giảm tác hại và 
quan sát các điểm nóng về ma túy và mại dâm. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm nhân khẩu học của nhóm NCMT và 

NMD. 
1.1. Nhóm NCMT. 
Trung bình tuổi của nhóm này tại thành phố Hải 

Dương và huyện Chí Linh lần lượt là 31 và 30. Phần lớn 
người NCMT là nam giới và chỉ có 02 trường hợp là nữ. 
Gần một nửa các đối tượng nghiện ma túy đã kết hôn 
(48,6%). Khoảng một nửa số đối tượng phỏng vấn 
(47,6%) đang sống với vợ/chồng. Về trình độ học vấn, 
có 63% đối tượng được phỏng vấn đã học hết cấp hai 
và gần 2/3 trong số họ (64,8%) chưa được đào tạo bất 
cứ nghề nào và hơn 1/4 trong số họ (26,7%) hiện 
không có việc làm. 

1.2. Nhóm NMD. 
Tuổi trung bình của nhóm này tại thành phố Hải 

Dương và huyện Chí Linh lần lượt là 25 và 28,5. 
Trong số 41 đối tượng có gần một nửa chưa kết hôn 
(43,9%), số đang có chồng chiếm 14,6%, số còn lại 
(ly hôn, ly thân, góa) chiếm tỉ lệ khá lớn là 41.5%. 
Phần lớn đối tượng (48,8%) hiện vẫn đang sống người 
thân (cha mẹ,chồng hoặc con cái) và chỉ có khoảng 
1/5 (19,5%) hiện sống một mình. Về trình độ học vấn, 
đa số đã học hết cấp hai. Hầu hết các đối tượng chỉ 
hành nghề duy nhất là mại dâm, còn lại một số rất ít 
có thêm công việc khác. 

2. Các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV của nhóm 
NCMT và NMD 

2.1. Các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV của nhóm 
NCMT 

Liên quan đến hành vi TCMT: Kết quả ở bảng 1 cho 
thấy chỉ mặc dù không nhiều nhưng vẫn có một tỷ lệ 
nhỏ người nghiện chích sử dụng lại bơm kim tiêm 
(BKT) mà người khác đã sử dụng trong tháng qua 
(8,9%) và trong lần tiêm chích gần nhất (6,8%). Bên 
cạnh đó, cũng có khoảng 1/4 số người sử dụng ma túy 
(24,8%) thi thoảng cũng dùng chung các dụng cụ tiêm 
chích trong tháng vừa rồi. Kết quả TLN cho thấy người 

nghiện ma túy thường không làm sạch dụng cụ tiêm 
chích trong trường hợp sử dụng lại. Họ thường để BKT 
tại những nơi cố định và khi dùng lại chỉ lau qua. Chỉ có 
một tỷ lệ nhỏ người nghiện ma túy (9,1%) sát khuẩn vị 
trí tiêm trên cơ thể trước khi tiêm bởi họ thường phải 
tiêm chích một cách nhanh chóng và không quan tâm 
nhiều đến việc đó do lo sợ bị công an phát hiện. Kết 
quả TLN còn chỉ ra rằng người NCMT thường sử dụng 
nước cất, novocaine nào để hòa ma túy để tiêm. Họ 
thường tụ tập tại các khu vực vắng người như công 
trường, khu bỏ hoang, nghĩa trang, đường tàu và 
thường thay đổi theo thời gian 

�Bọn em thường sử dụng nước cất để pha thuốc, một số 
thì lại dùng Novocaine vì nó có tác dụng giảm đau và phê 
hơn. Nếu không có thì dùng cả nước, kể cả là nước lã hay đã 
đun. Còn về địa điểm thì không có chỗ tiêm chích cố định 
nào cả, có thể tiêm chích ở các khu vực xây dựng kín đáo 
hoặc khu công viên. Chuyên nghiệp hơn thì vào nhà nghỉ để 
chích. Một số thì có thể thuê taxi hoặc ô tô rồi tìm chỗ nào 
an toàn để chích� 

Bảng 1: Các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV của nhóm 
TCMT tại thành phố Hải Dương và huyện Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương 

Hành vi nguy 
cơ 

Cả 2 địa bàn 
(N = 105) 

TP. Hải 
Dương 

(N = 55) 

Huyện Chí 
Linh 

(N = 50) 
n % n % n % 

Sử dụng lại BKT của người khác trong lần TCMT gần nhất 
- Có 7 6,8 % 4 7,5 % 3 6 % 

Sử dụng lại BKT của người khác trong lần TCMT trong tháng 
vừa rối 

- Có 9 8,9 % 5 9,6 % 4 8,2 % 
Làm sạch BKT đã sử dụng trong tháng vừa rồi 

- Không bao 
giờ 50 

51,5 
% 33 

67,3 
% 17 35,4 % 

Cho mượn BKT đã dùng trong tháng vừa rồi 
- Không bao 

giờ 
88 88 % 43 84,3 

% 
45 91,8 % 

Dùng chung dụng cụ tiêm chích trong tháng vừa rồi 
- Không bao 

giờ 
68 67,3 

% 
46 88,5 

% 
22 44,9 % 

Làm sạch BKT trước khi TCMT 
- Luôn luôn 9 9,1 % 8 16 % 1 2 % 

Liên quan đến hành vi QTHD: Kết quả ở bảng 2 cho 
thấy phần lớn các đối tượng (90,5%) trả lời rằng đã từng 
QHTD. Có hơn 2/3 số đối tượng (68,4%) trả lời rằng họ 
vẫn có QHTD trong tháng trước và có tới hơn một nửa 
trong số đó (53,1%) có QHTD với NMD trong tháng 
trước. Trong khi có tới 62,9% người nghiện ma túy có 
sử dụng bao cao su (BCS) khi QHTD với NMD trong 
lần gần nhất thì chỉ có 44% có sử dụng BCS trong lần 
QHTD gần nhất với bạn tình thường xuyên và và 30% 
sử dụng khi QHTD. Kết quả TLN cũng cho thấy rằng 
mức độ sử dụng BCS khi QHTD với vợ/bạn tình thường 
xuyên của nhóm sử dụng ma túy khá thấp. Bên cạnh 
đó, đa số người nghiện ma túy cho biết trong lần 
QHTD gần đây nhất họ có sử dụng rượu/ma túy với rất 
cao tỷ lệ là 84,8% khi QHTD vời NMD và 70,5% khi 
QHTD với bạn tình thường xuyên. 
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Bảng 2: Các hành vi nguy cơ liên quan đến QHTD 
của nhóm NCMT tại thành phố Hải Dương và huyện 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

Hành vi nguy 
cơ 

Cả 2 địa bàn 
(N = 105) 

TP. Hải 
Dương (N = 

55) 

Huyện Chí 
Linh 

(N = 50) 
n % n % n % 

Số lượng bạn 
tình 

2,2  1 1,6 1 2,8 2 

QHTD với NMD trong tháng trước 
- Có 34 53,1% 17 51,5% 17 54,8% 

Sử dụng BCS trong lần QTHD gần nhất với NMD (N=34) 
- Có 22 62,9% 7 38,9 

% 
15 88,2 % 

Sử dụng rượu/ma túy trước khi QHTD gần nhất với NMD 
(N=34) 

- Có 28 84,8% 11 68,8% 17 100% 
Sử dụng BCS trong lần QTHD gần nhất  

với vợ/bạn tình thường xuyên  
- Có 22 20,1% 5 9,1% 17 34% 

 
2.2. Các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV của nhóm NMD  
Do chỉ ghi nhận được rất ít trường hợp NMD sử 

dụng ma túy (02 trường hợp) nên phần này sẽ chỉ đề 
cập và bàn luận đến các hành vi nguy cơ liên quan 
đến QHTD của nhóm NMD. Kết quả quan sát và 
phỏng vấn cùng cho thấy NMD thường hoạt động 
theo các cụm khu vực. Thông tin ở bảng 3 cho thấy 
các NMD trong nhà hàng thường gặp gỡ khách hàng 
tại nhà hàng và có thể quan hệ tại đó hoặc đi tới các 
khách sạn hoặc nhà trọ để QHTD (53,7%) và cũng có 
không ít các đối tượng thuộc nhóm mại dâm đường 
phố (12,2%). Với nhóm NMD nhà hàng/khách sạn, họ 
hoạt động qua người môi giới như chủ hoặc người 
quản lý nhà hàng/khách sạn, điểm vui chơi giải trí và 
trong khi phục vụ khách họ thường phải sử dụng 
nhiều rượu và thuốc lá. Đối với nhóm NMD hành nghề 
trên đường phố, họ sẽ tự tìm khách hàng hoặc có 
người bảo kê. Việc phục vụ khách hàng có thể diễn ra 
tại nhiều địa điểm khác nhau: công viên, vườn hoa, 
khu vực bỏ hoang, khu xây dựng. Phần lớn NMD 
được phỏng vấn cho biết họ có QHTD với khách hàng 
trong tháng qua (95,1%). Số lượng khách hàng trung 
bình dao động trên dưới 30 khách hàng/tháng. Tỷ lệ 
có sử dụng BCS khi QHTD với khách hàng trong 
tháng vừa qua chỉ đạt 64%. Bên cạnh đó, việc thuyết 
phục khách hàng sử dụng với NMD không phải là lúc 
nào cũng dễ dàng vì khách hàng không thích dùng 
hoặc do sử dụng rượu bia và cũng không quan tâm 
đến hành vị QHTD an toàn 

“Nếu cứ bắt khách dùng bao mà họ không muốn thì sẽ 
mất khách. Thuyết phục nhưg nếu họ vẫn không muốn dùng 
thì phải chịu. Đặc biệt, nếu khách là nông dân hoặc dân lao 
động và khi đã say rượu thì không bao giờ họ dùng bao 
đâu” 

Mặt khác, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy không 
nhiều trường hợp NMD sử sông BCS khi QHTD với 
chồng/bạn tình thường xuyên. Nếu là chồng thì do bản 
thân người chồng đó không thích hoặc không biết vợ 
hoặc bạn tình hành nghề mại dâm. Còn nếu là bạn tình 

thường xuyên thì do có quan hệ thường xuyên nên họ 
cũng không dùng BCS. 

Bảng 3: Các hành vi nguy cơ liên quan đến QHTD 
của nhóm mại dâm tại thành phố Hải Dương và huyện 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

Hành vi  
nguy cơ 

Cả 2 địa bàn 
(N=41) 

TP. Hải Dương 
(N = 21) 

Huyện Chí 
Linh (N = 

20) 
n/TB % n/TB % n/TB % 

Địa điểm hành nghề 
- Nhà 

hµng/qu¸n bar 
22 53,7% 13 61,9% 9 45% 

- Đường phố 5 12,2% 5 23,8% 0 0 % 
Số lượng khách hàng trong tháng trước 

- Số lượng 29.9  38.3  22  
Sử dụng BCS khi QHTD với khách hàng trong tháng trước 
- Mọi lần 25 64,1% 9 47,4% 16 80% 
QHTD với chồng/bạn tình thường xuyên trong tháng trước 

- Có 25 100 % 13 100 % 12 
100 
% 

Sử dụng BCS khi QHTD với chồng/bạn tình thường xuyên 
 trong tháng trước (N=25) 

- Mọi lần 12 48 % 5 38,5 % 7 
58,3 
% 

Sử dụng BCS trong lần QHTD gần nhất  
với chồng/bạn tình thường xuyên 

- Có 19 46.3 % 10 47,6 % 9 45% 
 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Nhìn chung, có một tỷ lệ đáng chú ý người NCMT 

sử dụng lại bơm kim tiêm (BKT) mà người khác đã sử 
dụng trong tháng qua (8,9%) và trong lần tiêm chích 
gần nhất (6,8%). Đa số họ không làm sạch dụng cụ 
tiêm chích trong trường hợp sử dụng lại. Chỉ có một tỷ 
lệ nhỏ người nghiện ma túy (9,1%) sát khuẩn vị trí tiêm 
trên cơ thể. Các đối tượng NCMT thường sử dụng nước 
cất, novocaine nào để hòa ma túy để tiêm. Họ thường 
tụ tập tại các khu vực vắng người như công trường, khu 
bỏ hoang, nghĩa trang, đường tàu và thường thay đổi 
theo thời gian. Hơn 2/3 số đối tượng NCMT (68,4%) 
cho biết vẫn có QHTD trong tháng trước và một nửa số 
đố là QHTD với NMD. Mức độ sử dụng BCS khi QHTD 
với cả NMD cũng như vợ/bạn tình thường xuyên của 
nhóm đều ở mức thấp (trên dưới 60%). Bên cạnh đó, 
đa số người nghiện ma túy cho biết trong lần QHTD 
gần đây nhất họ có sử dụng rượu/ma túy với rất cao 
(trên 70%). Với nhóm NMD, có hai nhóm chính là 
nhóm hoạt động trong nhà hàng, khu vui chơi (53,7%) 
và nhóm mại dâm đường phố (12,2%). Trong khi nhóm 
NMD nhà hàng thường phải sử dụng nhiều rượu khi 
tiếp khách thì nhóm NMD đường phố lại thường phải 
QHTD tại các địa điểm không an toàn. Tỷ lệ có sử 
dụng BCS khi QHTD với khách hàng trong tháng vừa 
qua chỉ đạt ở mức thấp (64%) và việc thuyết phục 
khách hàng sử dụng với NMD không phải là lúc nào 
cũng dễ dàng. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cũng cho 
thấy không nhiều trường hợp NMD sử sông BCS khi 
QHTD với chồng/bạn tình thường xuyên (48%). 
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Từ kết quả ở trên, nhóm nghiên cứu đề xuất một số 
khuyến nghị cho chương trình can thiệp giảm hại tại 
Hải Dương như sau:  

Truyền thông và giáo dục đồng đẳng về tiêm 
chích an toàn cùng với tăng cường tiếp cận BKT cho 
nhóm NCMT (thông qua đồng đẳng viên hoặc hộp 
BKT sạch) 

Tiếp cận, cung cấp BCS và giáo dục an toàn tình 
dục và khuyến khích sử dụng bao cao su trong nhóm 
NCMT 

Tiếp cận với vợ/chồng/bạn tình thường xuyên của 
người NCMT; khuyến khích các cặp vợ chồng/bạn 
tình này sử dụng BCS. 

Các can thiệp nên tập trung vào các nhà nghỉ, 
khách sạn và khu vui chơi giải trí. Tập huấn cho chủ 
các cơ sở này và đảm bảo sự sẵn có và đầy đủ bao 
cao su tại các địa điểm hành nghề của NMD 

Lưu ý tiếp cận nhóm NMD đường phố thông qua 
đồng đẳn viên và các trung tâm thăm khám sức khỏe 
sinh sản để truyền thông về phòng tránh lây nhiễm HIV 

Khuyến khích NMD sử dụng bao cao su khi QHTD; 
nâng cao khả năng thuyết phục khách hàng sử dụng 
BCS với khách hàng sử dụng rượu/bia và khách hàng 
thường xuyên. Cần có các can thiệp đặc thù hơn nữa 
đặc biệt tập trung giáo dục nâng cao vị thế phụ nữ 
trong nhóm NMD (tập huấn về kỹ năng thuyết phục với 
khách hàng say rượu/bia) 

Triển khai hoạt động cai nghiện thay thế bằng 
Methadol cho nhóm tiêm chích và sử dụng ma túy để 

nhằm giảm những tác hại của ma túy, cũng như ngăn 
chặn được sự lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm đối 
tượng này. 
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giá trị của xạ hình xương toàn thân với 99mTc-mdp  

trong chẩn đoán giai đoạn bệnh ung thư vú 
 

Nguyễn Quang Văn, Trần Văn Thuấn 
 
Tóm tắt 
Nghiên cứu trên 113 bệnh nhân trước điều trị, tiến 

hành làm xạ hình xương thấy: Xạ hình xương toàn thân 
phát hiện tổn thương di căn xương 34/113 bệnh nhân 
(30,1%), giúp phân lại giai đoạn bệnh cho 15/87 
(17,2%) bệnh nhân thuộc giai đoạn II và III trên lâm 
sàng sang giai đoạn IV. Tỷ lệ xạ hình xương dương tính 
cao (90,9%) khi bệnh nhân có cả triệu chứng đau 
xương và CA 15-3 tăng cao.  

Từ khóa: ung thư vú. 
SUMMARY 
The study of 113 patients before treatment, bone 

scan: Whole body Bone Scan lesions detected bone 
metastases 34/113 patients (30.1%), which helps to re-
stage for 15/87 patients (17.2%) patients in stage II 
and III clinical to stage IV. Radiation bone formation 
rate high positive (90.9%) patients including bone pain 
and increased CA 15-3. 

Keywords: bone scan. 
đặt vấn đề 

Ung thư vú (UTV) là loại ung thư phổ biến nhất ở 
phụ nữ nhiều nước trên thế giới và còn là nguyên nhân 
gây tử vong cao. Hiện nay UTV có xu hướng tăng 
nhanh ở các nước. Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh gia tăng 
nhanh chóng nhưng tỷ lệ chết do bệnh giảm ở các 
nước phát triển nhờ ứng dụng các kỹ thuật mới trong 
chẩn đoán sớm và điều trị. Giai đoạn của UTV là yếu 
tố tiên lượng quan trọng liên quan đến tỷ lệ sống thêm. 
Việc phát hiện di căn xương rất có ý nghĩa trong xác 
định giai đoạn bệnh, lập kế hoạch điều trị và tiên lượng 
bệnh. Chẩn đoán sớm di căn xương ở bệnh nhân ung 
thư thường dựa vào thăm khám lâm sàng và cận lâm 
sàng như chụp xạ hình xương, X quang, cắt lớp vi tính, 
cộng hưởng từ� 

Phương pháp ghi hình phóng xạ bằng thiết bị 
Gamma Camera SPECT giúp ghi hình và cho phép 
đánh giá tổng thể hệ thống xương, qua đó phát hiện 
các tổn thương di căn xương, ngay cả khi chưa có các 
biểu hiện lâm sàng (đau, hạn chế vận động) và tổn 
thương trên phim chụp X quang.  


